BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ  
Câu 1401: Vật dao động trên quỹ đạo dài 2cm, khi pha của dao động là π/6 vật có vận tốc v=6,28cm/s. Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ cực đại âm. Phương trình dao động của vật là: 
A. x = 2sin(4πt + π/2)(cm).   

B. x = sin(4πt +[image: image1.wmf]p

/2)(cm).


C. x = 2sin(πt - π/2)(cm).

D. x = sin(4πt - π/2)(cm).
Câu 1402: Một vật dao động điều hòa với tốc độ ban đầu là 1m/s và gia tốc là -10
[image: image2.wmf]3

m/s2 . Khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có tốc độ là 2m/s. Phương trình dao động của vật là

   A. x = 10cos(20t - π/3)(cm) 

B. x =20cos(10t - π/6)(cm

C. x =10cos(10t - π/6)(cm)


D. x = 20cos(20t - π/3)(cm)
Câu 1403: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 5 s. Biết rằng tại thời điểm t = 5s vật có li độ x = ½
[image: image3.wmf]2

cm và vận tốcv = π
[image: image4.wmf]2

/5 (cm/s). Phương trình dao động của vật có dạng như thế nào?


A. x = cos(2πt/5 - π/4)(cm) 

A. x = 
[image: image5.wmf]2

cos(2πt/5 + π/2)(cm)   

C. x = 
[image: image6.wmf]2

cos(2πt/5 - π/2)(cm)  

D. x = cos(2πt/5 + π/4)(cm)
[image: image191.wmf]1
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 Câu 1404: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 
[image: image7.wmf]3

40

 cm/s. Lấy
[image: image8.wmf]p

 = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là


A. 
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Câu 1405: Hình vẽ là đồ thị biểu diễn độ dời dao động x theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Viết phương trình dao động của vật. 


A. x = 4cos(10πt + 2π/3) (cm).        B. x = 4cos(10πt - π/3) (cm).                 


[image: image192.wmf]2,2
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C. x = 4cos(10t + 5π/6) (cm).          D. x = 4cos(20t + π/3) (cm).    
Câu 1406: Một vật có khối lượng 
[image: image13.wmf]400

g

 dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π2= 10. Phương trình dao động của vật là:

A. 
[image: image14.wmf])

(

)

6

/

cos(

10

cm

t

x

p

p

+

=

.     B. 
[image: image15.wmf])

(

)

3

/

2

cos(

5

cm

t

x

p

p

+

=

.

C. 
[image: image16.wmf])

(

)

3

/

cos(

10

cm

t

x

p

p

-

=

.     D. 
[image: image17.wmf])

(

)

3

/

2

cos(

5

cm

t

x

p

p

-

=

.

Câu 1407: Một vật nhỏ khối lượng m = 400 g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40 N/m. Đưa vật lên đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho g = 10 m/s2. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới và gốc thời gian khi vật ở vị trí lò xo bị giãn một đoạn 5 cm và vật đang đi lên. Bỏ qua mọi lực cản. Phương trình dao động của vật sẽ là?

A. x = 5sin(10t + 5
[image: image18.wmf]p

/6)(cm).

B. x = 5cos(10t + 
[image: image19.wmf]p

/3)(cm)

C. x = 10cos(10t +2
[image: image20.wmf]p

/3)(cm).
D. x = 10sin(10t +
[image: image21.wmf]p

/3)(cm)

Câu 1408: Con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn một đoạn là 10cm, Lấy π2= 10; g=10 m/s2. Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O tại vị trí cân bằng của vật . Nâng vật lên cách vị trí cân bằng 2
[image: image22.wmf]3

 cm. Vào thời điểm t=0, truyền cho vật vận tốc v=20cm/s có phương thẳng đứng hướng lên trên theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

A. x= 2
[image: image23.wmf]3

cos(10t+π/3)  cm

B. x=4sin(10t+ π/3)cm  
C. x=2
[image: image24.wmf]3

cos(10t+4π/3)cm 

D. x=4sin(10t+4π/3)cm

Câu 1409: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng : m=250g, k=100N/m. Kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, trục toạ độ thẳng dứng , chiều dương hướng lên trên, gốc thời gian lúc thả vật. Phương trình dao động của vật có dạng: 

A. x= 7,5cos(20t+π/2)cm


B. x=5sin(20t +π/2)cm     
C. x= 5sin(20t- π/2)cm


D. x= 7,5cos(20t- π/2)cm

Câu 1410: Cho con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Chọn gốc toạ độ O ở vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng xuống. Vật có thể dao động dọc theo trục Oy. Đưa vật về vị trí mà lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao động không vận tốc ban đầu, cho vật dao động với 
[image: image25.wmf]s
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. Lấy g = 10 m/s2. Gốc thời gian lúc thả vật thì phương trình dao động của vật là:                                                         

 A. x= 10sin(10t+π/2)cm       B. x= 10sin(10t- π/2)cm       C. x= 10sin(10t) cmD. Bài cho thiếu dữ liệu                                   

Câu 1411: Một con lắc lò xo m=100g ;k=10N/m dao động điều hoà theo phương ngang, khi vật đi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc bằng 20cm/s. Chọn gốc toạ độ O ở VTCB gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương thì phương trình dao động của vật là: 

 A. x= 4cos(10t+π/2)cm        B. x= 2cos(10t)cm       C. x= 0,5cos(10t)cm
D. x= 2cos(10t- π/2)cm
Câu 1412: Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k = 80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 
[image: image26.wmf]403cm/s

 thì phương trình dao động của quả cầu là

A.
[image: image27.wmf]x4cos(20t-/3)cm

=p


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 1413: Khi treo vật nặng có khối lượng m vào lò xo có độ cứng k1 = 60N/m thì vật dao động với chu kì 
[image: image31.wmf]2

s. Khi treo vật nặng đó vào lò xo có độ cứng k2 = 0,3N/cm thì vật dao động điều hoà với chu kì là


A. 2s.


B. 4s.


C. 0,5s.


D. 3s.

Câu 1414: Khi treo vật m và lò xo k1 thì vật dao động với chu kì T1 = 3s, khi treo vật đó vào lò xo k2 thì vật dao động với chu kì T2 = 4s. Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép nối tiếp với lò xo k2 thì dao động với chu kì là


A. 7s.


B. 3,5s.


C. 5s.


D. 2,4s.

Câu 1415: Khi treo vật m và lò xo k1 thì vật dao động với chu kì T1 = 0,8s, khi treo vật đó vào lò xo k2 thì vật dao động với chu kì T2 = 0,6s. Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép song song với lò xo k2 thì dao động với chu kì là


A. 0,7s.

B. 1,0s.


C. 4,8s.

D. 0,48s.

Câu 1416: Khi treo vật m và lò xo k1 thì vật dao động với tần số f1 = 6Hz, khi treo vật đó vào lò xo k2 thì vật dao động với tần số f2 = 8Hz. Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép nối tiếp với lò xo k2 thì dao động với tần số là


A. 4,8Hz.

B. 14Hz.

C. 10Hz.

D. 7Hz.

Câu 1417: Khi treo vật m và lò xo k1 thì vật dao động với tần số f1 = 12Hz, khi treo vật đó vào lò xo k2 thì vật dao động với tần số f2 = 16Hz. Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép song song với lò xo k2 thì dao động với tần số là


A. 9,6Hz.

B. 14Hz.

C. 2Hz.

D. 20Hz.

Câu 1418: Một vật có khối lượng m1 = 100g treo vào lò xo có độ cứng là k thì dao động với tần số là 5Hz. Khi treo vật nặng có khối lượng m2 = 400g vào lò xo đó thì vật dao động với tần số là


A. 5Hz.

B. 2,5Hz.     

C. 10Hz.

D. 20Hz.

Câu 1419: Khi treo vật nặng có khối lượng m = 100g vào lò xo có độ cứng là k thì vật dao động với chu kì 2s, khi treo thêm gia trọng có khối lượng 
[image: image32.wmf]m

D

 thì hệ dao động với chu kì 4s. Khối lượng của gia trọng bằng:

    A. 100g.


B. 200g.          

C. 300g.

D. 400g.

Câu 1420: Khi treo vật có khối lượng m vào một lò xo có độ cứng là k thì vật dao động với tần số 10Hz, nếu treo thêm gia trọng có khối lượng 60g thì hệ dao động với tần số 5Hz. Khối lượng m bằng


A. 30g.


B. 20g.

C. 120g.

D. 180g.

Câu 1421: Cho hai lò xo giống nhau đều có độ cứng là k. Khi treo vật m vào hệ hai lò xo mắc nối tiếp thì vật dao động với tần số f1, khi treo vật m vào hệ hai lò xo mắc song song thì vật dao động với tần số f2. Mối quan hệ giữa f1 và f2 là


A. f1 = 2f2.   

B. f2 = 2f1.

C. f1 = f2.

D. f1 = 
[image: image33.wmf]2

f2.

Câu 1422: Cho hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng là k, lò xo thứ nhất treo vật m1 = 400g dao động với T1, lò xo thứ hai treo m2 dao động với chu kì T2. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 5 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 10 dao động. Khối lượng m2 bằng


A. 200g.

B. 50g.


C. 800g.

D. 100g.

Câu 1423: Một vật nhỏ, khối lượng m, được treo vào đầu một lò xo nhẹ ở nơi có gia tốc rơi tự do bằng 9,8m/s2. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn bằng 5,0cm. Kích thích để vật dao động điều hoà. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ bằng nửa biên độ là

  A. 7,5.10-2s.


B. 3,7.10-2s.

C. 0,22s.

D. 0,11s.
Câu 1424: Một lò xo có độ cứng k = 25N/m. Lần lượt treo hai quả cầu có khối lượng m1, m2 vào lò xo và kích thích cho dao động thì thấy rằng. Trong cùng một khoảng thời gian: m1 thực hiện được 16 dao động, m2 thực hiện được 9 dao động. Nếu treo đồng thời 2 quả cầu vào lò xo thì chu kì dao động của chúng là T = π/5 (s). Khối lượng của hai vật lần lượt bằng


A. m1 = 60g; m2 = 19g.
B. m1 = 190g; m2 = 60g.


C. m1 = 60g; m2 = 190g.
D. m1 = 90g; m2 = 160g.
Câu 1425: Một con lắc lò xo có độ cứng k. Lần lượt treo vào lò xo các vật có khối lượng: m1, m2, m3 = m1 + m2,, m4 = m1 – m2. Ta thấy chu kì dao động của các vật trên lần lượt là: T1, T2, T3 = 5s; T4 = 3s. Chu kì T1, T2 lần lượt bằng


A. 
[image: image34.wmf]15

(s); 
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2

(s).
B. 
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(s); 
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(s).
C. 
[image: image38.wmf]2

2

 (s); 
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 (s).
D. 
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 (s); 2
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 (s).


Câu 1426: Một lò xo có độ cứng k. Lần lượt treo vào lò xo hai vật có khối lượng m1, m2. Kích thích cho chúng dao động, chu kì tương ứng là 1s và 2s. Biết khối lượng của chúng hơn kém nhau 300g. Khối lượng hai vật lần lượt bằng

A. m1 = 400g; m2 = 100g.

B. m1 = 200g; m2 = 500g.


C. m1 = 10g; m2 = 40g.   

D. m1 = 100g; m2 = 400g.

Câu 1427: Cho các lò xo giống nhau, khi treo vật m vào một lò xo thì dao động với tần số là f. Nếu ghép 5 lò xo nối tiếp với nhau, rồi treo vật nặng m vào hệ lò xo đó thì vật dao động với tần số bằng
   A. 
[image: image42.wmf]5

f

.


B. 
[image: image43.wmf]5

/

f

.


C. 5f.



D. f/5.

Câu 1428: Một lò xo treo phương thẳng đứng, khi mắc vật m1 vào lò xo thì hệ dao động với chu kì T1 = 1,2s. Kmắc vật m2 vào lò xo thì vật dao động với chu kì T2 = 0,4
[image: image44.wmf]2

s. Biết m1 = 180g. Khối lượng vật m2 là

   A. 540g.


B. 180
[image: image45.wmf]3

g.


C. 45
[image: image46.wmf]3

g.


D. 40g.
Câu 1429: Một vật khối lượng 1kg treo trên một lò xo nhẹ có tần số dao động riêng 2Hz. Treo thêm một vật thì thấy tần số dao động riêng bằng 1Hz. Khối lượng vật được treo thêm bằng


A. 4kg.


B. 3kg.



C. 0,5kg.


D. 0,25kg.

Câu 1430: Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, thấy nó dao động với chu kì 6s. Khi gắn quả nặng có khối lượng m2 vào lò xo đó, nó dao động với chu kì 8s. Nếu gắn đồng thời m1 và m2 vào cũng lò xo đó, chu kì dao động nào của chúng là đúng?

A. 10s.



B. 100s.


C. 7s.



D. 14s.

Câu 1431: Cho vật nặng có khối lượng m khi gắn vào hệ(k1ssk2) thì vật dao động điều hoà với tần số 10Hz, khi gắn vào hệ (k1ntk2) thì dao động điều hoà với tần số 4,8Hz. Nếu gắn vật m vào riêng từng lò xo k1, k2 thì dao động động với tần số bằng bao nhiêu? Biết k1> k2.


A. f1 = 6Hz; f2 = 8Hz.
B. f1 = 8Hz;   f2 = 6Hz.   

C. f1 = 5Hz; f2 = 2,4Hz.
D. f1 = 20Hz; f2 = 9,6Hz.
Câu 1432: Treo quả nặng m vào lò xo thứ nhất ,thì con lắc tương ứng dao động với chu kì là 0,24s.nếu treo quả nặng đó vào lò xo thứ hai ,thì con lắc tương ứng dao động với chu kì 0,32s .Nếu mắc song song hai lò xo rồi gắn quả nặng m thì con lắc tương ứng dao động với chu kì 

A. 0,192s

 B. 0,56s        

    C. 0,4s          

D.0,08s
Câu 1433: Cho hai lò xo có độ cứng là k1 và k2 . Khi hai lò xo ghép song song rồi mắc vật M= 2kg thì dao động với chu kì T=2π/3 s. Khi hai lò xo ghép nối tiếp rồi mắc vật M= 2kg thì dao động với chu kì T’ = 3T/
[image: image47.wmf]2

 . Độ cứng của hai lò xo là :

A. 30 N/m; 60N/m
B. 10N/m ; 20N/m

C. 6N/m ; 12N/m

D. Đáp án khác

Câu 1434: Hai lò xo có độ cứng k1=30N/m; k2 =60N/m, ghép nối tiếp nhau. Độ cứng tương đương của hai lò xo này là:

A. 90 N/m


B. 45 N/m

C. 20 N/m


D. 30 N/m

Câu 1435: Từ một lò xo có độ cứng k=300N/m, l​0 Cắt lò xo đi một đoạn là ẳl0. Độ cứng của lò xo bây giờ là:

A. 400 N/m

B. 1200N/m

C. 225 N/m


D. 75 N/m

Câu 1436: Ban đầu dùng 1 lò xo treo vật M tạo thành con lắc lò xo dao động với biên độ A. Sau đó lấy hai lò xo giống hệt nhau nối tiếp thành lò xo dài gấp đôi, treo vật M vào và kích thích cho vật dao động với cơ năng như cũ. Biên độ dao động của  con lắc mới là : 

A. 2A


B. 
[image: image48.wmf]2

A

C. 0.5 A


D. 4A

Câu 1437: Ban đầu dùng 1 lò xo treo vật M tạo thành con lắc lò xo dao động với tần số f. Sau đó lấy hai lò xo giống hệt nhau ghép song song , treo vật M vào và kích thích cho vật dao động với cơ năng như cũ. Tần số dao động của hệ là:

A. 2f


B. 
[image: image49.wmf]2

f


C. 0.5 f


D.Đáp án khác 

Câu 1438: Hệ hai lò xo như hình vẽ  k1=3k2; m=1.6kg. Thời gian ngắn 

 nhất vật đi từ VTCB đến vị trí biên độ là: t= 0.314s . Độ cứng của lò xo l1 là:

A. 20 N/m
B. 10 N/m                   C. 60 N/m

D. 30 N/m
Câu 1439: Cho một cơ hệ như hình vẽ: k1= 60N/m; k2= 40N/m. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo 1 bị nén đoạn 2cm. Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1cm bằng:                                        

A. 1N


B. 2,2N


C. 3,4N


  D. Đáp án khác                                                                            

Câu 1440: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là leq \l(\o\ac(,o)), độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m, có chu kì 2s. Nếu cắt bớt lò xo đi 20cm rồi cho con lắc dao động điều hòa thì chu kì của nó là  eq \s\don1(\f(4,5))
 (s). Hỏi nếu cắt bớt lò xo đi 40cm rồi cho con lắc dao động điều hòa thì chu kì của nó là bao nhiêu ?

A. 1 (s)
B. 1,41 (s)
C. 0,85 (s).
D. 1,55 (s)

Câu 1441: Cho một lò xo dài OA=l0=50cm, k0=2N/m. Treo lò xo thẳng đứng, đầu O cố định. Móc quả nặng m=100g vào điểm C trên lò xo. Kích thích cho quả nặng dao động thì quả nặng dao động với chu kì 0,628s, chiều dài OC là:

A. 40cm

 B. 30cm


C. 20cm

D. 10 cm

Câu 1442: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn nhiều nhất thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc dao động với biên độ A’. Tỉ số A’/A bằng

A. 
[image: image50.wmf]2
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2




B. ½


C. 
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3



D. 1

Câu 1443: Lò xo nhẹ có độ cứng K = 1N/cm. Lần lượt treo vào lò xo hai vật có khối lượng gấp ba lần nhau thì khi vật cân bằng , lò xo có chiều dài 22,5cm và 27,5cm. Chu kì dao động của con lắc khi treo đồng thời cả hai vật là

A. π/3 s.     


B. π/5 s. 


C. π/2 s.


D. π/6 s

Câu 1444: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng K= 20 N/m vật nhỏ có khối lượng m = 200g. Khi dao động điều hòa tại thời điểm t, vật tốc và gia tốc của vật lần lượt là v = 20 cm/s và 2
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m/s2. Biên độ của dao động là 

A. 4cm.


 B. 4
[image: image53.wmf]2

cm.     

C. 4
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cm.


D. 8cm.

Câu 1445: Một con lắc lò xo có độ cứng K= 10N/m và vật nặng khối lượng m = 100g dao động theo phương ngang với biên độ A= 2 cm. Trong mỗi chu kì dao động, khoảng thời gian mà vật nặng ở những vị trí cách vị trí cân bằng không nhỏ hơn 1cm là 


A. 0,314s.    

B. 0,418s.      

C. 0,242s.   

D. 0,209s.

Câu 1446: Một con lắc lò xo có độ cứng K= 50N/m. Vật dao động điều hòa theo phương ngang. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Khối lượng của con lắc bằng 


A. 50g.


B. 100g.        

C. 25g.


D. 250g.

Câu 1447: Một con lắc lò xo nằm ngang , vật nặng dao động điều hòa với biên độ A= 8cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không lớn hơn 250 cm/s2 là T/3. Lấy π2≈ 10. Tần số dao động của vật là

   A. 1,15 Hz.


B. 1,94Hz.     

C. 1,25 Hz.


D. 1,35Hz.

Câu 1448: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm . Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là T/3. Lấy π2 =10.Tần số dao động của vật là

 A. 4HZ             

B. 3HZ          

C. 2HZ              

D. 4. 1HZ
Câu 1449: Vật nhỏ có khối lượng 200g trong một dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 4cm. biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn 500
[image: image55.wmf]2

 là T/2. .Xác định độ cứng của lò xo

  A.40N/m         

B.50N/m

C. 100N/m          

D. 80N/m    

Câu 1450: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng 100g và lò xo nhẹ có hệ số đàn hồi  K= 10N/m dao động với biên độ 2cm. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian mà vật cách vị trí cân bằng lớn hơn hoặc bằng 1cm là


A. 0,314s.     

B. 0,417s.      


C. 0,242s.   


D. 0,209s.

Câu 1451: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 4,5 Hz trong quá trình dao động chiều dài của ló xo biến thiên từ 40cm đến 56cm, lấy g= 10m/s2. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 


A. 48cm.   

B. 46,8cm.    


C. 42cm.


D. 40cm.

Câu 1452: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ dài tự nhiên của con lắc lò xo l0 = 30 cm, khi vật dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 32 cm đến 38 cm. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc cực đại của dao động là


A. 10
[image: image56.wmf]2

cm/s. 

B. 30
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cm/s.

C. 40
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cm/s.

D. 20
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cm/s.

Câu 1453: Mét con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có m = 250 g treo phía dưới một lò xo nhẹ có K = 100 N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật theo phương thẳng đứng sao cho lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ vật dao động ®iªug hòa. Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong mét chu kì dao động là


A. 0,5.


B. 2.


C. 3.


D. 3,14.

Câu 1454: Con lắc lò xo treo thẳng đứng vật nặng treo ở phía dưới lò xo dao động với biên độ A = 12 cm. Biết tỉ số giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn đàn hồi cực tiểu của lò xo tác dụng lên vật là 4. Độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là


A. 10cm.       

B. 12cm.       

C. 15cm.

D. 20cm.

Câu 1455: Con lắc lò xo treo thẳng đứng vật nặng treo ở phía dưới lò xo dao động với biên độ A=10cm. Biết tỉ số giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn đàn hồi cực tiểu của lò xo tác dụng lên vật là7/3. tần số dao động của vật là


A. 0,25Hz.        
 B. 0,5Hz.

C. 1Hz.

D. 2Hz.

Câu 1456: Con lắc lò xo treo thẳng đứng vật nặng treo ở phía dưới lò xo, vật nặng đang ở vị trí cân bằng được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng đoạn 3cm rồi thả nhẹ cho dao động. Vật thực hiện được 50 dao động trong 20s. Lấy g= 10m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu tác dụng lên vật là


A. 7.


B.4.


C.4.


D.3.

Câu 1457: Hai con lắc lò xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng m = 10 g, độ cứng lò xo là k = (2 N/cm, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc đầu hai vật gặp nhau ở vị trí cân bằng và chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là

A. 0,02 s.     
B. 0,04 s.       
C. 0,03 s.      

D. 0,01 s.

Câu 1458: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 
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g

 và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Lấy π2≈ 10. Vật được kích thích dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo, khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần thế năng bằng ba lần động năng là:

A. 1/30 s.
B. 1/60 s.
C. 1/20 s.          

D. 1/15 s.

Câu 1459: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2, có độ cứng của lò xo k= 50N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là: 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật là:
 A.
[image: image61.wmf]405cm/s


B.
[image: image62.wmf]605cm/s


C.
[image: image63.wmf]305cm/s


D.
[image: image64.wmf]505cm/s


Câu 1460: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì thì biên độ của nó giảm đi 5%. Tỷ lệ cơ năng của con lắc bị mất đi trong mỗi chu kì dao động là:

A. 10%
B. 25%
C. 5%              
D. 19%

Câu 1461: Một lò xo đặt thẳng đứng, đầu dưới cố định, đầu trên gắn vật, sao cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ là A, với chu kì 3 (s). Độ nén của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là A/2. Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở vị trí thấp nhất đến khi lò xo không biến dạng là
	A.1 (s)
	B. 1,5 (s)
	C. 0,75 (s)
	D. 0,5 (s)


Câu 1462: Một vật nhỏ khối lượng m = 200g treo vào sợi dây AB không dãn và treo vào một lò xo. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều (+) hướng xuống, vật m dao động điều hoà với phương trình x = Acos(10t) cm. Lấy g = 10 (m/s2). Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa là 3 N thì biên độ dao động A phải thoả mãn điều kiện nào để dây AB luôn căng mà không đứt
	A. 0 < A ≤5 cm
	B. 0 < A ≤ 10 cm
	C. 5 cm ≤ A ≤ 10 cm
	D. 0 < A ≤ 8 cm


Câu 1463: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng ngang với ma sát không đáng kể, vật nhỏ khối lượng m = 500g. Cơ năng của con lắc E= 10-2J. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 0,1m/s, gia tốc a= -2m/s2. Pha ban đầu của dao động là

    A. - π/3.


B. π/3.


C.- π/6.


D. π/6.

Câu 1464: Hai vật có khối lượng m1, m2 nối với nhau bằng một sợi chỉ nhẹ rồi treo vào lò xo có hệ số đàn hồi k (vật m1 ở trên vật m2). Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng người ta đôt sợi chỉ để vật  m2 rơi xuống thì vật m1 dao động điều hòa với biên độ 


A. m2 g/k.

B. (m2 +  m1).g/k.

C. m1.g/k.

D. 
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Câu 1465: Một con lắc đơn dao động điều hoà với phương trình 
[image: image66.wmf]a

 = 0,14cos(2
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t-
[image: image68.wmf]p

/2)(rad). Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí có li độ góc 0,07(rad) đến vị trí biên gần nhất là


A. 1/6s.    

B. 1/12s.

C. 5/12s.     

D. 1/8s.

Câu 1466: Một con lắc đơn dao động điều hoà với phương trình s = 6cos(0,5
[image: image69.wmf]p

t- π/2)(cm). Khoảng thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí có li độ s = 3cm đến li độ cực đại S0 = 6cm là


A. 1s.       B. 4s.

C. 1/3s.
D. 2/3s.
Câu 1467: Một con lắc đơn dao động điều hoà, với biên độ (dài) S0. Khi thế năng bằng một nửa cơ năng dao động toàn phần thì li độ bằng


A. s = ± S0/2.

 B. s = ± S0/4.
C. s = ±
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S0/2.
              D. s = ±
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S0/4.

Câu 1468: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc α0 = 50 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho g = π2 = 10m/s2. Vận tốc của con lắc khi về đến vị trí cân bằng có giá trị là

A. 0,028m/s.    


B. 0,087m/s.  


C. 0,278m/s.   

D. 15,8m/s.

Câu 1469: Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s tại nơi có g = 10 m/s2. Biên độ góc của dao động là 60. Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc 30 có độ lớn là

A. 28,7cm/s.     


B. 27,8cm/s.


C. 25m/s.  


 D. 22,2m/s.

Câu 1470: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10m/s2. Lúc t = 0, con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với vận tốc 0,5m/s. Sau 2,5s vận tốc của con lắc có độ lớn là

A. 0.   

B. 0,125m/s.


C. 0,25m/s.    


D. 0,5m/s.

Câu 1471: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g, chiều dài l = 50cm. Từ vị trí cân bằng ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 1m/s theo phương ngang. Lấy g = π2 = 10m/s2. Lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng là

A. 6N.       



B. 4N.


C. 3N.

D. 2,4N.
Câu 1472: Con lắc đơn có chiều dài l, khối lượng vật nặng m  = 0,4kg, dao động điều hoà tại nơi có g = 10m/s2. Biết sức căng của dây treo khi con lắc ở vị trí biên là 3N thì sức căng của dây treo khi con lắc qua vị trí cân bằng là

A. 3N.


B. 9,8N.         


C. 6N.

D. 12N.

Câu 1473: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2kg, chiều dài dây treo l, dao động nhỏ với biên độ S0 = 5 cm và chu kì T = 2s. Lấy g = π2 = 10m/s2. Cơ năng của con lắc là

A. 5.10-5J.    

B. 25.10-5J.  

C. 25.10-4J. 


D. 25.10-3J.

Câu 1474: Kéo con lắc đơn có chiều dài l = 1m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con lắc một đoạn 36cm. Lấy g = 10m/s2. Chu kì dao động là
A. 3,6s.         B. 2,2s.


C. 2s.


D. 1,8s.
Câu 1475: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo con lắc bị kẹt chặt tại trung điểm của nó. Chu kì dao động mới tính theo chu kì ban đầu là

A. T/2.    
B. T/
[image: image72.wmf]2

.

C. T.
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.   

D. T(1+
[image: image74.wmf]2
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Câu 1476: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kì dao động điều hoà của nó giảm đi hai lần. Khi đó chiều dài của con lắc đã được

A. tăng lên 4 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 2 lần.
D. giảm đi 2 lần.

Câu 1477: Nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ dài sợi dây của con lắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

A. Giảm 3 lần.

B. Tăng eq \l(\r(,3)) lần.
C. Tăng 
[image: image75.wmf]12

lần.
    D. Giảm 
[image: image76.wmf]12

lần.

Câu 1478: Một con lắc đơn có chiều dài l và chu kì T. Nếu tăng chiều dài con lắc thêm một đoạn nhỏ 
[image: image77.wmf]l
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. Tìm sự thay đổi 
[image: image78.wmf]D

T của chu kì con lắc theo các đại lượng đã cho

A. 
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Câu 1479: Con lắc đơn dao động điều hào với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2, chiều dài của con lắc là

A. 24,8m.

B. 24,8cm.   

C. 1,56m.   

D. 2,45m.

Câu 1480: Cho con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g =π2 (m/s2). Chu kì dao động nhỏ của con lắc là

A. 2s.

B. 4s.



C. 1s.


D. 6,28s.

Câu 1481: Con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động với chu kì 2s, nếu tại nơi đó con lắc có chiều dài l’ = 3m sẽ dao động với chu kì là

A. 6s.

B. 4,24s.

C. 3,46s.


D. 1,5s.

Câu 1482: Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 4s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động tại nơi đó với chu kì T2 = 3s. Chu kì dao động của con lắc đơn có độ dài l1 + l2 là

A. 1s.

B. 5s.


C. 3,5s.

D. 2,65s.

Câu 1483: Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 4s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động tại nơi đó với chu kì T2 = 3s. Chu kì dao động của con lắc đơn có độ dài l1 - l2 là

A. 1s.

B. 5s.


C. 3,5s.

D. 2,65s.
Câu 1484: Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian 
[image: image89.wmf]D

t nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt chiều dài của nó đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là

A. 25m.



B. 25cm.

C. 9m.

D. 9cm.

Câu 1485: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động với biên độ góc nhỏ có chu kì 2s. Cho π= 3,14. Cho con lắc dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là

A. 9,7m/s2.    
B. 10m/s2.   


C. 9,86m/s2.


D. 10,27m/s2.

Câu 1486: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Khi quả lắc nặng m = 0,1kg, nó dao động với chu kì T = 2s. Nếu treo thêm vào quả lắc một vật nữa nặng 100g thì chu kì dao động sẽ là bao nhiêu ?

A. 8s.


B. 6s.


C. 4s.


D. 2s.
Câu 1487: Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s. Khi người ta giảm bớt 19cm, chu kì dao động của con lắc là T’ = 1,8s. Tính gia tốc trọng lực nơi đặt con lắc. Lấy π2 = 10.

A. 10m/s2.


B. 9,84m/s2.


C. 9,81m/s2.

D. 9,80m/s2.

Câu 1488: Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài  l  và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường  g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là 

A.mg l (1 - cosα).  

B. mg l (1 - sinα).  
C. mg l (3 - 2cosα).  
D. mg l (1 + cosα).

Câu 1489: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc (0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là 
[image: image90.wmf]l

, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
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Câu 1490: Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài 
[image: image95.wmf]1

l

 dao động điều hòa với chu kì T1; con lắc đơn có chiều dài 
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) dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, con lắc đơn có chiều dài 
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 dao động điều hòa với chu kì là


A. 
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Câu 1491: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì dao động của con lắc đơn lần lượt là 
[image: image105.wmf]
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, 
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 và T1, T2. Biết T1/T2 = ½. Hệ thức đúng là:

      A. 
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Câu 1492: Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là 

A. 101 cm.  


B. 99 cm.  

C. 98 cm.  

D. 100 cm.

Câu 1493: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là  
[image: image112.wmf]1
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 và 
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, được treo ở trần một căn phòng, dao động điều hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỷ số 
[image: image114.wmf]2
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/
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 bằng


A. 0,81.
B. 1,11.
C. 1,23.
D. 0,90.

Câu 1494: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image116.wmf]l

 dao động điều hòa với chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5
[image: image117.wmf]l

 thì con lắc dao động với chu kì là


A. 1,42 s.
B. 2,00 s.
C. 3,14 s.
D. 0,71 s.

Câu 1495: Một con lắc đơn dao động nhỏ với biên độ 4cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc của vật đạt giá trị cực đại là 0,05s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ s1 = 2cm đến li độ s2 = 4cm là:


A. 1/120 s


B. 1/80 s

C. 1/100 s

D. 1/60 s

Câu 1496: Con lắc đơn A(m=200g; l=0.5m) treo tại nơi có g= 10m/s2,khi dao động vạch ra 1 cung tròn có thể coi như một đoạn thẳng dài 4cm. Năng lượng dao động của con lắc A khi dao động là: 

A. 0.0008J

B. 0.08J


C. 0.04J


D. 8J

Câu 1497: Một con lắc đơn (m=200g; l=0.8m) treo tại nơi có g= 10m/s2. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng gócα0 rồi thả nhẹ không vận tốc đầu, con lắc dao động điều hoà với năng lượng E= 3,2. 10-4 J. Biên độ dao động là:

A. S0 = 3cm

B.  S0 = 2cm

C. S0 = 1,8cm

D. S0 = 1,6cm

Câu 1498: Hai con lắc đơn đặt gần nhau dao động nhỏ với chu kì lần lượt là 1,5s và 2s trên hai mặt phẳng song song. Tại thời điểm t nào đó cả hai con lắc đều qua vị trí cân bằng theo một chiều nhất định. Thời gian ngắn nhất để hiện tượng trên lặp lại là:

A. 3s


B. 4s


C. 5s 


D. 6s

Câu 1499: Hai con lắc đơn dao động với các chu kì lần lượt là T1= 6,4s, T2=4,8s khoảng thời gian giữa hai lần chúng cùng đi qua vị trí cân bằng và cùng chiều liên tiếp là

A. 11,2s.

B. 5,6s.

C. 30,72s.

D. 19,2s.

Câu 1500: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 4s và T2 = 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này:

       A. 8,8s


B. 12s.


C. 6,248s.

D. 24s
Câu 1501: Với bài toán 19 hỏi thời gian để hai con lắc trùng phùng lần thứ 2 và khi đó mỗi con lắc thực hiện bao nhiêu dao động:

A. 10 và 11 dao động      B. 10 và 12 dao động       C. 10 và 11 dao động        D. 10 và 12 dao động

Câu 1502: Hai con lắc lò xo treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 2s và T2 = 2,1s. Kéo hai con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này:

         A. 88s


B. 42s.                 

C. 62,48s.


D. 24s  

Câu 1503: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 0,2 s và T2 (với T1 < T2​). Kéo hai con lắc lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Thời gian giữa 3 lần trùng phùng liên tiếp là 4 s. Tìm T2?

       A. 0,1s



B. 2/9 s.


C. 9/2 s.

D. ¾ s


Câu 1504: Con lắc đơn l = 1,5(m). Dao động trong trọng trường g = (2(m/s2), khi dao động cứ dây treo thẳng đứng thì bị vướng vào một cái đinh ở trung điểm của dây. Chu kì dao động của con lắc sẽ là :
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Câu 1505: Cho một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo trên một sợi dây chỉ nhẹ, không co giãn. Con lắc đang dao động với biên độ A nhỏ và đang đi qua vị trí cân bằng thì điểm giữa của sợi chỉ bị giữ lại. Biên độ dao động sau đó là


A. A’ = A[image: image122.wmf]3

.

B. A’ = A/[image: image123.wmf]3

.  

C. A’ = A.

D. A’ = A/2.

Câu 1506: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T1 khi qua vị trí cân bằng dây treo con lắc bị kẹp chặt  tại trung điểm của nó. Chu kỳ dao động mới tính theo chu kỳ ban đầu là bao nhiêu?

          A. T1/ 2      
B. T1/[image: image124.wmf]3


C. T1[image: image125.wmf]3


D. T1(1+ [image: image126.wmf]3

).

Câu 1507: Một con lắc đơn chiều dài l được treo vào điểm cố định O. Chu kì dao động nhỏ của nó là T. Bây giờ, trên đường thẳng đứng qua O, người ta đóng 1 cái đinh tại điểm O’ bên dưới O, cách O một đoạn 3l/4 sao cho trong quá trình dao động, dây treo con lắc bị vướng vào đinh. Chu kì dao động bé của con lắc lúc này là:

         A.  3T/4

B. T       


 C. T/4      

   D. T/2

Câu 1508: Một con lắc có chiều dài l, quả nặng có khối lượng m. Một đầu lò xo treo vào điểm cố định O,con lắc dao động điều hoà với chu kì 2s. Trên phương thẳng đứng qua O, người ta đóng một cây đinh tại I (OI= l/2 ) sao cho đinh chận một bên của dây treo. Lấy g = 9,8 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là:


a.
T = 1,7 s
b. T = 2 s     
c. T = 2,8 s      

d. T = 1,4 s

Câu 1509: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình: s=2sin(πt – π/6) cm. Tại t=0, vật nặng có

A. Li độ s= 1cm và đang chuyển động theo chiều dương

B. Li độ s= 1cm và đang chuyển động theo chiều âm 

C. Li độ s= -1cm và đang chuyển động theo chiều dương   
D. Li độ s= -1cm và đang chuyển động theo chiều âm.

Câu 1510: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dao động tại nơi có g = 9,8 m/s2. Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi truyền cho vật một vận tốc v = 14 cm/s về VTCB. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua VTCB lần thứ nhất, chiều dương là chiều lệch vật thì phương trình li độ dài của vật là:


A. s = 0,02eq \l(\r(,2))sin(7t + π) m 
B. s = 0,02eq \l(\r(,2))sin(7t - π) m         


C. s = 0,02eq \l(\r(,2))sin(7t) m  

D. s = 0,02sin(7t) m 

Câu 1511: Một con lắc đơn chiều dài 20 cm dao động với biên độ góc 60 tại nơi có g = 9,8 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ góc 30 theo chiều dương thì phương trình li độ góc của vật là

A. α = π/30.sin(7t + 5π/6) rad.
B. α = π/30.sin(7t – 5π/6) rad.

C. α = π/30.sin(7t + π/6) rad.
D. α = π/30.sin(7t – π/6) rad.
Câu 1512: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m dao động tại nơi có g = π2 m/s2. Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng một góc αo = 0,1 rad rồi thả nhẹ, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động thì li độ dài của vật là


A. s = 0,1cos(πt + π/2) m. 
B. s = 0,1cos(πt – π/2) m.    

C. s = 10cos(πt) cm.

D. s = 10cos(πt + π) cm.

Câu 1513: Một con lắc đơn đang ở vị trí cân bằng, ta truyền cho quả cầu vận tốc v0 = 6,28 cm/s có phương ngang dọc theo chiều âm thì quả cầu dao động với biên độ 1 cm. Chọn gốc thời gian là lúc vừa truyền cho quả cầu vận tốc v0.  Phương trình dao động của con lắc là:

    A. x = cos(2(t + (/2) (cm)
B. x = sin(2(t ) (cm)     

C. x = sin(2(t + (/2) (cm)     
D. x = cos(2(t - (/2) (cm).

Câu 1514: Con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Lúc t = 0 truyền cho con lắc vận tốc v0 = 20 cm/s nằm ngang theo chiều dương thì nó dao động điều hoà với chu kì T = 2[image: image127.wmf])
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C. α = 0,1sin(t/5)(rad). 
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Câu 1515: Một con lắc đơn có chiều dài [image: image131.wmf]53

 = 2,45 m dao động ở nơi có g = 9,8 m/s2. Kéo con lắc lệch cung độ dài 5cm rồi thả nhẹ cho dao động. Chọn gốc thời gian vật bắt đầu dao dộng. Chiều dương hướng từ vị trí cân bằng đến vị trí có góc lệch ban đầu. Phương trình dao động của con lắc là

A. s = 5sin(½t – π/2))(cm). 

B. s = 5sin(½+ π/2)(cm).  

C. s = 5sin(2t- π/2)(cm).  

D. s = 5sin( 2t + π/2)(cm).
Câu 1516: Một con lắc đơn dao động điều hòa có chu kỳ dao động T = 2 s. Lấy g =10 m/s2, π2 =10. Viết phương trình dao động của con lắc biết rằng tại thời điểm ban đầu vật có li độ góc α = 0,05 (rad) và vận tốc v = -15,7 (cm/s). 

  A. s = 5[image: image132.wmf]3

cos(𝛑t + 𝛑/4) cm.

B. s = 5cos(𝛑t + 𝛑/4)cm   

C. s = 5[image: image133.wmf]3

cos(𝛑t + 𝛑/2) cm.  

D. s = 5cos(𝛑t + 𝛑/3)cm.

Câu 1517: Một con lắc đơn có dây treo có khối lượng không đáng kể có chiều dài l = 1,11 m  ( 10/9 m treo tại nơi có g = 10 m/s2. Tại vị trí cân bằng người ta truyền cho con lắc vận tốc 0,15 m/s hướng sang phải. Chọn chiều dương hướng sang trái, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là:

  A. s = 5cos(2t + ()  (cm)      
B. s = 0,5cos 3t (m,s)    

C. s = 5cos(3t + (/2)(cm)

D. s = 0,5cos(2t -(/2)cm

Câu 1518: Một con lắc đơn dao động điều hòa có chiều dài l = 20 cm. Tại t = 0, từ vị trí cân bằng truyền cho con lắc một vận tốc ban đầu 14 cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy g = 9,8 m/s2, viết phương trình dao động. 

A.s = 2eq \l(\r(,2))cos(7𝛑t +𝛑/4) cm.   

B.s =2cos(7𝛑t + 𝛑/4)cm

C. s = 2eq \l(\r(,2))cos(7t + 𝛑/2) cm.    

D. s = 2cos(7t - 𝛑/2) cm.   
Câu 1519: Con lắc đơn dao động điều hòa có S0 = 4cm, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều dàicủa dây là  [image: image134.wmf]3

p

= 1m. Hãy viết phương trình dao động biết lúc t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương?

A. s = 4cos(10𝛑t - 𝛑/4) cm. 

B. s = 4cos(𝛑t - 𝛑/2) cm.
C. s =4eq \l(\r(,2))cos(𝛑t +𝛑/2) cm.  

D. s=4eq \l(\r(,2))cos(𝛑t-𝛑/2)cm.

Câu 1520: Con lắc đơn có chu kì T = 2 s. Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của dây treo là α0 = 0,04 rad. Cho rằng quỹ đạo chuyển động là thẳng, chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ α= 0,02 rad và đang đi về phía vị trí cân bằng. Viết phương trình dao động của vật?

A. α= 0,04cos(πt – π/3) rad. 

B. α= 0,02cos(πt + π/3) rad

C. α = 0,02cos(πt) (rad).


 D. α = 0,04cos(πt + π/3) rad

Câu 1521: Con lắc đơn dao động điều hòa có S0 = 4cm, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều dàicủa dây là  [image: image135.wmf]3

p

= 1m. Hãy viết phương trình dao động biết lúc t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương?


A. s =4cos(10πt – π/2)) cm  

B . s=4cos(10πt + π/2)) cm


C. s = 4cos(πt – π/2))(cm).

D. s = 4cos(πt – π/2))(cm).

Câu 1522: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc αo= 0,1 rad có chu kì dao động T = 1s. Chọn gốc tọa độ là vịtrí cân bằng, khi vật bắt đầu chuyển động vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của  là:
A. α = 0,1cos(2πt) (rad).  


B. α = 0,1cos(2πt + π) (rad). 

C. α= 0,1cos(2πt + π/2) rad 

D. α = 0,1cos(2πt – π/2)rad
Câu 1523: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = π/5 s. Biết rằng ở thời điểm ban đầu con lắc ở vị trícó biên độ góc αo với cosα0 = 0,98. Lấy g = 10m/s2. Phương trình dao động của con lắc là:
A. α = 0,2cos(10t) (rad).

B. α = 0,2cos(10t + π/2)(rad). 

C. α = 0,1cos(10t) (rad).   

D. α = 0,1cos(10t + π/2) (rad).

Câu 1524: Một con lắc đơn có dây treo có khối lượng không đáng kể có chiều dài l = 0,4 m treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Tại vị trí cân bằng người ta truyền cho con lắc vận tốc 0,1( m/s hướng sang phải. Chọn chiều dương hướng sang phải, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là:

A.( = 5( cos(5t - (/2) rad 
B .(= (/20 cos(5t - (/2) rad

C.( = (/8 cos(5(t + (/2) cm 
D.(= (/40cos(5t -(/2)rad
Câu 1525: Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2,4s khi ở trên mặt đất. Hỏi chu kì dao động của con lắc sẽ là bao nhiêu khi đem lên Mặt Trăng. Biết rằng khối lượng Trái Đất lớn gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng và bán kính Trái Đất lớn gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Coi nhiệt độ không thay đổi.

A. 5,8s.


B. 4,8s.


C. 2s.


D. 1s.

Câu 1526: Một đồng hồ đếm giây mỗi ngày chậm 130 giây. Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc như thế nào để đồng hồ chạy đúng ?


A. Tăng 0,2% độ dài hiện trạng.

B. Giảm 0,3% độ dài hiện trạng.

C. Giảm 0,2% độ dài hiện trạng.

D. Tăng 0,3% độ dài hiện trạng.

Câu 1527: Một đồng hồ con lắc đếm giây có chu kì T = 2s mỗi ngày chạy nhanh 120 giây. Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng.

  A. Tăng 0,1%.

B. Giảm 1%.

C. Tăng 0,3%.


D. Giảm 0,3%.

Câu 1528: Khối lượng và bán kính của hành tinh X lớn hơn khối lượng và bán kính của Trái Đất 2 lần. Chu kì dao động của con lắc đồng hồ trên Trái Đất là 1s. Khi đưa con lắc lên hành tinh đó thì chu kì của nó sẽ là bao nhiêu?(coi nhiệt độ không đổi ).


A. 1/
[image: image136.wmf]2

s.       

B. 
[image: image137.wmf]2

s.

C. 1/2s.


D. 2s.

Câu 1529: Cho một con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hoà với chu kì T1 = 1,2s; con lắc đơn có chiều dài l2 dao động với chu kì T2 = 1,6s. Hỏi con lắc đơn có chiều dài l = l1 + l2 dao động tại nơi đó với tần số bao nhiêu?


A. 2Hz.

B. 1Hz.


C. 0,5Hz.


D. 1,4Hz

Câu 1530: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l = 100cm, dao động nhỏ tại nới có g = 
[image: image138.wmf]2

p

m/s2. Tính thời gian để con lắc thực hiện được 9 dao động ?


A. 18s.


B. 9s.


C. 36s.



D. 4,5s.

Câu 1531: Một con lắc đơn chạy đúng giờ trên mặt đất với chu kì T = 2s; khi đưa lên cao gia tốc trọng trường giảm 20%. Tại độ cao đó chu kì con lắc bằng (coi nhiệt độ không đổi).


A. 2
[image: image139.wmf]4

5

s.   

  B. 2
[image: image140.wmf]5

4

s.

C. 1,25 s.


D. 0,8 s.

Câu 1532: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với tần số 3Hz, con lắc đơn có chiều dài l2 dao động với tần số 4Hz. Con lắc có chiều dài l1 + l2 sẽ dao động với tần số là


A. 1Hz.

B. 7Hz.


C. 5Hz.


D. 2,4Hz.

Câu 1533: Hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 22cm, đặt ở cùng một nơi. Người ta thấy rằng trong cùng một khoảng thời gian t, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con lắc thứ hai được 36 dao động. Chiều dài của các con lắc là


A. 72cm và 50cm.
B. 44cm và 22cm.
C. 132cm và 110cm.
D. 50cm và 72cm.

Câu 1534: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng l = 1,6m dao động điều hoà với chu kì T. Nếu cắt bớt dây treo đi một đoạn 0,7m thì chu kì dao động bây giờ là T1 = 3s. Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa 0,5m thì chu kì dao động bây giờ T2 bằng bao nhiêu ?


A. 1s.


B. 2s.


C. 3s.



D. 1,5s.

Câu 1535: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2, tại cùng một vị trí địa lý chúng có chu kỳ tương ứng là T1 = 3,0s và T2 = 1,8s. Chu kỳ dao động của con lắc có chiều dài bằng l = l1 – l2 sẽ bằng


A. 2,4s.
          B. 1,2s.


C. 4,8s.


D. 2,6.

Câu 1536: Con lắc của một đồng hồ coi như con lắc đơn. Đồng hồ chạy đúng khi ở mặt đất. ở độ cao 3,2km nếu muốn đồng hồ vẫn chạy đúng thì phải thay đổi chiều dài con lắc như thế nào? Cho bán kính Trái Đất là 6400km.


A. Tăng 0,2%.

B. Tăng 0,1%.

C. Giảm 0,2%.

D. Giảm 0,1%.
Câu 1537: Hai con lắc đơn có chiều dài l1, l2 (l1>l2) và có chu kì dao động tương ứng là T1, T2 tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Biết rằng tại nơi đó, con lắc có chiều dài (l1 + l2) có chu kì dao động 1,8s và con lắc có chiều dài (l1 – l2) có chu kì dao động là 0,9s. Chu kì dao động T1, T2 lần lượt bằng

A. 1,42s; 1,1s.

B. 14,2s; 1,1s.

C. 1,42s; 2,2s.

D. 1,24s; 1,1s.

Câu 1538: Con lắc Phucô treo trong nhà thờ thánh Ixac ở Xanh Pêtecbua là một con lắc đơn có chiều dài 98m. Gia tốc trọng trường ở Xanh Pêtecbua là 9,819m/s2. Nếu muốn con lắc đó khi treo ở Hà Nội vẫn dao động với chu kì như ở Xanh Pêtecbua thì phải thay đổi độ dài của nó như thế nào? Biết gia tốc trọng trường tại Hà Nội là 9,793m/s2.


A. Giảm 0,35m.
B. Giảm 0,26m.
C. Giảm 0,26cm.
D. Tăng 0,26m.

Câu 1539: Hai con lắc đơn đặt gần nhau dao động bé với chu kì lần lượt 1,5s và 2s trên hai mặt phẳng song song. Tại thời điểm t nào đó cả 2 đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều. Thời gian ngắn nhất để hiện tượng trên lặp lại là

A. 3s.        

B. 4s.


C. 7s.


D. 6s.
Câu 1540: Con lắc Phucô treo trong nhà thờ Thánh Ixac ở Xanh Pêtecbua là một con lắc đơn có chiều dài 98m. Gia tốc rơi tự do ở Xanh Pêtecbua là 9,819m/s2. Nếu treo con lắc đó ở Hà Nội có gia tốc rơi tự do là 9,793m/s2 và bỏ qua sự ảnh hưởng của nhiệt độ. Chu kì của con lắc ở Hà Nội là

A. 19,84s.

B. 19,87s.

C. 19,00s.

D. 20s.

Câu 1541: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6400km và coi nhiệt độ không ảnh hưởng đến chu kì của con lắc. Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao 640m so với mặt đất thì mỗi ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu ?


A. nhanh 17,28s.
B. chậm 17,28s.
C. nhanh 8,64s.
D. chậm 8,64s.
Câu 1542: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 250C. Biết hệ số nở dài dây treo con lắc là 
[image: image141.wmf]a

 = 2.10-5K-1. Khi nhiệt độ ở đó 200C thì sau một ngày đêm, đồng hồ sẽ chạy như thế nào ?

A. chậm 8,64s.

B. nhanh 8,64s.
C. chậm 4,32s.

D. nhanh 4,32s.
Câu 1543: Con lắc của một đồng hồ quả lắc có chu kì 2s ở nhiệt độ 290C. Nếu tăng nhiệt độ lên đến 330C thì đồng hồ đó trong một ngày đêm chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Cho 
[image: image142.wmf]a

 = 1,7.10-5K-1.

A. nhanh 2,94s.
B. chậm 2,94s.

C. nhanh 2,49s.

D. chậm 2,49s.
Câu 1544: Một đồng hồ quả lắc chạy nhanh 8,64s trong một ngày tại một nơi trên mặt biển và ở nhiệt độ 100C. Thanh treo con lắc có hệ số nở dài 
[image: image143.wmf]a

 = 2.10-5K-1. Cùng vị trí đó, đồng hồ chạy đúng ở nhiệt độ là

A. 200C.

B. 150C.    

C. 50C.


D. 00C.

Câu 1545: Khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần. Đường kính của trái đất lớn hơn đường kính mặt trăng 3,7 lần. Đem một con lắc đơn từ trái đất lên mặt trăng thì chu kì dao động thay đổi như thế nào?


A. Chu kì tăng lên 3 lần.

B. Chu kì giảm đi 3 lần
C. Chu kì tăng lên 2,43 lần.   

D. Chu kì giảm đi 2,43 lần.

Câu 1546: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 170C. Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 640m thì đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài dây treo con lắc 
[image: image144.wmf]a

 = 4.10-5K-1. Nhiệt độ ở đỉnh núi là

A. 17,50C.



B. 14,50C.


C. 120C.


D. 70C.

Câu 1547: Cho con lắc của đồng hồ quả lắc có 
[image: image145.wmf]a

 = 2.10-5K-1. Khi ở mặt đất có nhiệt độ 300C, đưa con lắc lên độ cao h = 640m so với mặt đất, ở đó nhiệt độ là 50C. Trong một ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu?

A. nhanh 3.10-4s.
B. chậm 3.10-4s.
C. nhanh 12,96s.
D. chậm 12,96s.

Câu 1548: Một đồng hồ chạy đúng ở nhiệt độ t1 = 100C. Nếu nhiệt độ tăng đến 200C thì mỗi ngày đêm đồng hồ nhanh hay chậm bao nhiêu ? Cho hệ số nở dài của dây treo con lắc là 
[image: image146.wmf]a

 = 2.10-5K-1.

A. Chậm 17,28s.

B. Nhanh 17,28s.

C. Chậm 8,64s.
D. Nhanh 8,64s.

Câu 1549: Một con lắc có chu kì dao động trên mặt đất là T0 = 2s. Lấy bán kính Trái đất R = 6400km. Đưa con lắc lên độ cao h = 3200m và coi nhiệt độ không đổi thì chu kì của con lắc bằng

A. 2,001s.   

B. 2,00001s.


C. 2,0005s.

D. 3s.

Câu 1550: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại một nơi ngang mặt biển, có g = 9,86m/s2 và ở nhiệt độ 
[image: image147.wmf]0
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t

 = 300C. Thanh treo quả lắc nhẹ, làm bằng kim loại có hệ số nở dài là 
[image: image148.wmf]a

 = 2.10-5K-1. Đưa đồng hồ lên cao 640m so với mặt biển, đồng hồ lại chạy đúng. Coi Trái Đất dạng hình cầu, bán kính R = 6400km. Nhiệt độ ở độ cao ấy bằng

A. 150C.     

B. 100C.


C. 200C.

D. 400C.

Câu 1551: Một con lắc đơn dài l = 25cm, hòn bi có khối lượng 10g mang điện tích q = 10-4C. Cho g = 10m/s2. Treo con lắc đơn giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế một chiều 80V. Chu kì dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ là

A. 0,91s.    
B. 0,96s.

C. 2,92s.


D. 0,58s.

Câu 1552: Một con lắc đơn đếm giây (có chu kì bằng 2 s, ở nhiệt độ 20oC và tại một nơi có gia tốc trọng trường 9,813 m/s2), thanh treo có hệ số nở dài là 17.10–6 độ–1. Đưa con lắc đến một nơi có gia tốc trọng trường là 9,809 m/s2  và nhiệt độ 300C thì chu kì dao động bằng bao nhiêu?

	A.2,0007(s)
	B.2,0006(s)
	C.2,0232 (s)
	D.2,0322 (s)


Câu 1553: Người ta nâng một con lắc đơn từ mặt đất lên độ cao 0,64 km. Biết bán kính của Trái Đất là 6400 Km, hệ số nở dài của thanh treo con lắc là 0,00002 K-1. Hỏi nhiệt độ phải phải thay đổi thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi?

	A.tăng100C
	B.tăng50C
	C. giảm50C
	D.giảm100C


Câu 1554: Tại một nơi trên mặt đất, ở nhiệt độ 12,5 0 C, một đồng hồ quả lắc trong một ngày đêm chạy nhanh trungbình là 6,485 s. Coi đồng hồ được điều khiển bởi một con lắc đơn. Thanh treo con lắc có hệ số nở dài: α = 2.10-5 K-1. Tại vị trí nói trên, ở nhiệt độ nào thì đồng hồ chạy đúng giờ ?
	A. 
[image: image149.wmf]C

5

0


	B. 
[image: image150.wmf]C

5

,

22

0


	C. 
[image: image151.wmf]C

20

0


	D. 
[image: image152.wmf]C

5

,

5

0




Câu 1555: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 80g, đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường 
[image: image153.wmf]E

 thẳng đứng, hướng lên có độ lớn E = 4800V/m. Khi chưa tích điện cho quả nặng, chu kì dao động của con lắc với biên độ nhỏ T0 = 2s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi tích điện cho quả nặng điện tích q = 6.10-5C thì chu kì dao động của nó là

A. 2,5s.


B. 2,33s.


C. 1,72s.


D. 1,54s.

Câu 1556: Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài có khối lượng không đáng kể, đầu sợi dây treo hòn bi bằng kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10-7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều 
[image: image154.wmf]E

 có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chu kì con lắc khi E = 0 là T0 = 2s. Tìm chu kì dao động của con lắc khi E = 104V/m. Cho g = 10m/s2.

A. 2,02s.

B. 1,98s.

C. 1,01s.


D. 0,99s.

Câu 1557: Một con lắc đơn có chu kì T = 2s. Treo con lắc vào trần một chiếc xe đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang thì khi ở vị trí cân bằng dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc 300. Chu kì dao động của con lắc trong  xe là

A. 1,4s.


B. 1,54s.

C. 1,61s.

D. 1,86s.
Câu 1558: Một ôtô khởi hành trên đường ngang từ trạng thái đứng yên và đạt vận tốc 72km/h sau khi chạy nhanh dần đều được quãng đường 100m. Trên trần ôtô treo một con lắc đơn dài 1m. Cho g = 10m/s2. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là

A.0,62s.

B.1,62s.
C. 1,97s.


D. 1,02s.
Câu 1559: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là

A. 0,89s.

B. 1,12s.
C. 1,15s.


D. 0,87s.

Câu 1560: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang máy đi lên chậm dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là

A. 0,89s.

B. 1,12s.     
C. 1,15s.     


D. 0,87s.

Câu 1561: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là

A. 0,89s.

B. 1,12s.     
C. 1,15s.


D. 0,87s.

Câu 1562: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là

A. 0,89s.

B. 1,12s.
     C. 1,15s.


D. 0,87s.

Câu 1563: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang lên đều hoặc xuống đều là

A. 0,5s.


B. 2s.


C. 1s.


D. 0s.

Câu 1564: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang máy rơi tự do là

A. 0,5s.


B. 1s.


C. 0s.


D. 
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s.
Câu 1565: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l = 1m và quả nặng có khối lượng m = 100g, mang điện tích q = 2.10-5C. Treo con lắc vào vùng không gian có điện trường đều theo phương nằm ngang với cường độ 4.104V/m và gia tốc trọng trường g = π2 = 10m/s2. Chu kì dao động của con lắc là

A. 2,56s.     
B. 2,47s.

C. 1,77s.

D. 1,36s.

Câu 1566: Một con lắc đơn gồm dây treo dài l = 0,5m, vật có khối lượng m = 40g dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là g = 9,47m/s2. Tích điện cho vật điện tích q = -8.10-5C rồi treo con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng, có chiều hướng lên và có cường độ E = 40V/cm. Chu kì dao động của con lắc trong điện trường thoả mãn giá trị nào sau đây ?

A. 1,06s.


B. 2,1s.    

 C. 1,55s.


D. 1,8s.

Câu 1567: Một con lắc đơn được đặt trong thang máy, có chu kì dao động riêng bằng T khi thang máy đứng yên. Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/3. Tính chu kì dao động của con lắc khi đó.


A. eq \l(\r(,3))T.     

B. T/eq \l(\r(,3)).

C.1,22 T.


D. 0,867T.

Câu 1568: Một con lắc đơn được đặt trong thang máy, có chu kì dao động riêng bằng T khi thang máy đứng yên. Thang máy đi lên  nhanh dần đều với gia tốc a = g/3. Tính chu kì dao động của con lắc khi đó.


A. eq \l(\r(,3))T.     

B. T/eq \l(\r(,3)).

C. 1,22 T.      


D. 0,867T.

Câu 1569: Một con lắc đơn có chu kì dao động riêng là T. Chất điểm gắn ở cuối con lắc đơn được tích điện. Khi đặt con lắc đơn trong điện trường đều nằm ngang, người ta thấy ở trạng thái cân bằng nó bị lệch một góc 
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/4 so với trục thẳng đứng hướng xuống. Tính chu kì dao động riêng của con lắc đơn trong điện trường.
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Câu 1570: Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ôtô đang chuyển động theo phương ngang. Tần số dao động của con lắc khi xe chuyển động thẳng đều là f0, khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là f1 và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là f2.
Mối quan hệ giữa f0; f1 và f2 là:


A. f0 = f1 = f2.

B. f0< f1< f2.

C. f0< f1 = f2.


D. f0> f1 = f2.

Câu 1571: Một con lắc đơn có chu kì T = 1,5s khi treo vào thang máy đứng yên. Chu kì của con lắc khi thang máy đi lên chậm dần đều với gia tốc a = 1m/s2 bằng bao nhiêu? cho g = 9,8m/s2.


A. 4,70s.

B. 1,78s.

C. 1,58s.


D. 1,43s.

Câu 1572: Một con lắc đơn được treo ở trần của một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hoà với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hoà với chu kì T' bằng


A. 
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Câu 1573: Một con lắc đơn được treo trong thang máy, dao động điều hòa với chu kì T khi thang máy đứng yên. Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 
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 thì chu kì dao động của con lắc là

A. T
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Câu 1574: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng 

A. 2T.  


B.  T√2

C.T/2  .    

D. T/√2  . 

Câu 1575: Một con lắc đơn treo trong thang máy ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 . Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì 2s. Nếu thang máy có gia tốc hướng lên với độ lớn a = 4,4m/s2 thì chu kì dao động của con lắc là

A. 25/36 s


B.5/6 s



C. 5/3 s


D. 1,8s

Câu 1576: Một con lắc đơn được gắn vào một thang máy. Chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên là T. Khi thang máy chuyển động rơi tự do thì chu kì của con lắc này là 

A. 0


B. T 


C.  0,1 T 


D. Vô cùng lớn

Câu 1577: Một hòn bi nhỏ khối lượng m treo ở đầu một sợi dây và dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động thay đổi bao nhiêu lần nếu hòn bi được tích một điện tích q > 0 và đặt trong một điện trường đều có vectơ cường độ E thẳng đứng hướng xuống dưới sao cho qE = 3mg.

	A. tăng 2 lần 
	B. giảm 2 lần
	C. tăng 3 lần
	D. giảm 3 lần


Câu 1578: Một con lắc đơn treo vào đầu một sợi dây mảnh bằng kim loại, vật nặng có khối lượng riêng D. Khi dao động nhỏ trong bình chân không thì chu kì dao động là T. Bỏ qua mọi ma sát, khi dao động nhỏ trong một chất khí có khối lượng riêng (D ((<< 1) thì chu kỳ dao động là. 

A. T/(1+ (/2)


B. T(1+ (/2)

C.T(1- (/2)

D. T/(1- (/2)
Câu 1579: Hai đồng hồ quả lắc bắt đầu hoạt động vào cùng một thời điểm. Đồng hồ chạy đúng có chu kì T, đồng hồ chạy sai có chu kì T’ thì: 

A. T’ > T            

B. T’ < T                  

C. Khi đồng hồ chạy đúng chỉ 24 (h), đồng hồ chạy sai chỉ 24.T’/T (h).              

D. Khi đồng hồ chạy đúng chỉ 24 (h), đồng hồ chạy sai chỉ 24.T/T’ (h).   

Câu 1580: Một viên đạn có khối lượng 5g bay theo phương ngang với vận tốc 400m/s đến cắm vào một quả cầu bằng gỗ khối lượng 500g được treo bằng sợi dây nhẹ mềm không giãn. Sau va chạm dây treo lệch đi góc 100 so với phương thẳng đứng. Lấy g= 10m/s2. Chu kì dao động của quả cầu sau đó là


A. 3,62s.

B. 7,21s.


C. 14,25s.


D. 18,37s.

Câu 1581: Một con lắc đơn có l= 20cm treo tại nơi có g= 9.8m/s2. Kéo con lắc khỏi phương thẳng đứng góc 
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= 0.1 rad về phía phải, rồi truyền cho nó vận tốc 14cm/s theo phương vuông góc với sợi dây về vị trí cân bằng. Biên độ dao động của con lắc là: 

A. 2cm


B. 2
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C. 
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D. 4cm

Câu 1582: Một con lắc đơn có l= 61.25cm treo tại nơi có g= 9.8m/s2. Kéo con lắc khỏi phương thẳng đứng đoạn  s= 3cm ,về phía phải, rồi truyền cho nó vận tốc 16cm/s theo phương vuông góc với sợi dây về vị trí cân bằng. Coi đoạn trên là đoạn thẳng. Vận tốc của con lắc khi vật qua VTCB  là:

A. 20cm/s


B. 30cm/s


C. 40cm/s


D. 50cm/s 

Câu 1583: Mét con lắc đơn dao động tại mặt đất, kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc 
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0 rồi thả không vận tốc ban đầu. Góc lệch của dây treo khi động năng bằng  thế năng  là: 

A. 90


B. 60


C. 30


D. Không tính được

Câu 1584: Hai con  lắc đơn dao động tại cùng một nơi với chu kì lần lượt là 1,6s và 1,2s . Hai con lắc có cùng khối lượng và dao độngcïng biên độ. Tỉ lệ năng lượng của hai con lắc trên là :

A. 0.5625


B. 1.778

C. 0.75


D. 1.333

Câu 1585: Một con lắc đơn có khối lượng 2,5kg và có độ dài 1,6m, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Cơ năng dao động của con lắc là 196mJ. Li độ góc cực đại của dao động có giá trị bằng

A. 0,01rad.
B. 5,70.
C. 0,57rad.
D. 7,50.

Câu 1586: Hai con lắc đơn, dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất, có năng lượng như nhau. Quả nặng của chúng có cùng khối lượng. Chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây treo con lắc thứ hai ( l1 = 2l2). Quan hệ về biên độ góc của hai con lắc là

     A. 
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Câu 1587: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng


A. 6,8.10-3 J.
B. 3,8.10-3 J.
C. 5,8.10-3 J.
D. 4,8.10-3 J.

Câu 1588: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc (0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của (0 là


A. 9,60.


B. 6,60.


C. 5,60.


D. 3,30.

Câu 1589: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên bằng

A. 0,1.
B. 0.
C. 10.
D. 5,73.

Câu 1590: Tại cùng một nơi có gia tốc trọng trường g, hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2 có chu kì lần lượt T1 và T2. Tính chu kì dao động của con lắc đơn thứ 3 có chiều dài bằng tích chỉ số chiều dài của hai con lắc nói trên là:

A. 
[image: image184.wmf]p

2

2

1

g

T

T

T

=


B. 
[image: image185.wmf]2

1

T

T

T

=


C. 
[image: image186.wmf]2

1

.

T

T

T

=


D. 
[image: image187.wmf]2

1

2

T

g

T

T

p

=


Câu 1591: Một con lắc có chiều dài l0, quả nặng có khối lượng m. Một đầu lò xo treo vào điểm cố định O, con lắc dao động điều hoà với chu kì 2s. Trên phương thẳng đứng qua O, người ta đóng một cây đinh tại I (OI= l0 /2 ) sao cho đinh chặn một bên của dây treo. Lấy g = 9,8 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là:

A.T = 1,7 s
B.
T = 2 s
C.
T = 2,8 s
D.
T = 1,4 s

Câu 1592: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động với biên độ góc 600. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là


A. 1232 cm/s2
B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2
D. 887 cm/s2
Câu 1593: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi (t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị (t gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 8,12s.
B. 2,36s.
C. 7,20s.
D. 0,45s.

Câu 1594: Môt chất điểm có khối lượng 200g thực hiện dao động cưỡng bức đã ổn định dưới tác dụng của lực cưỡng bức F=0,2cos(5t) (N). Biên độ dao động trong trường hợp này bằng

A. 8 cm
B. 10 cm
C. 4 cm
D. 12cm

Câu 1595: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, chiều dài dây treo là 1m, dao động điều hoà dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos (2πf t +π/2) N. Lấy g = 10m/s2. Nếu tần số f của ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của con lắc sẽ

A. không thay đổi.
B. giảm.
C. tăng.
D. tăng rồi giảm.

Câu 1596: Một vật dao động điều hoà  với phương trình x =
[image: image188.wmf]2

cos(2πt + π/3) cm  thì chịu tác dụng của ngoại lực F = 
[image: image189.wmf]2

cos(ωt - π/6) (N). Để biên độ dao động là lớn nhất thì tần số của lực cưỡng bức phải bằng

A. 2π Hz.

B. 1Hz.

C. 2Hz.


D. π Hz
Câu 1597: Con lắc đơn dài 
[image: image190.wmf]l

= 1m, được kích thích dao động bằng lực  F= F0cos2πft. Con lắc dao động với biên độ lớn nhất khi ngoại lực có tần số là  (Lấy g=π2= 10)

A. 1Hz
B. 2 Hz
C. 0,5Hz
D. 4Hz


Câu 1598: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos(ft (với F0 và f  không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là


A. f.
B. (f.
C. 2(f.
D. 0,5f.

Câu 1599: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và một lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 10N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc (F. Biết biên độ của ngoại lực không thay đổi. Khi thay đổi (F thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi (F = 10rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng



A.
100g.
B.80g.
C.
40g.

D.
120g

Câu 1600: Con lăc lò xo m =250g, k = 100N/m, con lắc chịu tác dung của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Thay đổi tần số góc thì biên độ cưỡng bức thay đổi. Khi tần số góc lần lượt là 10rad/s và 15rad/s thì biên độ lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2
   A. A1 = 1,5A2.

B. A1>A2.     

C. A1 = A2.    

D. A1<A2.
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